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Một số vấn đề về  

kiểm tra tính đại diện của mẫu 

                                                                                           Phạm Sơn 

                                                                                Viện Khoa học Thống kê  

Hiện nay trong công tác thống kê 

phương pháp điều tra chọn mẫu đang được 

áp dụng khá phổ biến và đã đáp ứng được 

phần nào nhu cầu của các cơ quan quản lý, 

hoạch định chính sách cũng như các cơ 

quan nghiên cứu. Tuy nhiên một vấn đề bức 

xúc đặt ra là: mẫu được chọn có tính đại diện 

đến đâu. Thường câu hỏi này sau khi kết 

thúc điều tra mới được công bố, thậm chí 

nhiều cuộc điều tra do ngành Thống kê tiến 

hành cũng không đánh giá phạm vi sai số. 

Do vậy một vấn đề đặt ra là bằng cách nào 

để trả lời hay nói một cách khác chúng ta 

khẳng định với các đơn vị tiến hành điều tra 

chọn mẫu rằng “Mẫu được chọn có khả năng 

đáp ứng được yêu cầu đặt ra”. Với mục đích 

đó, bài viết sẽ trình bầy một số suy nghĩ về 

kiểm tra tính đại diện trong quá trình xây 

dựng mẫu. 

I. Những vấn đề chọn mẫu cần quán triệt 

trong điều tra chọn mẫu  

1. Xác định cỡ mẫu 

Trong lý thuyết điều tra chọn mẫu đã 

định ra nhiều công thức xác định cỡ mẫu cho 

các hình thức tổ chức chọn mẫu khác nhau 

như: chọn giản đơn không hoàn lại, chọn 

giản đơn có hoàn lại, chọn xác suất đều, 

chọn xác suất không đều, chọn hệ thống, 

chọn phân tổ, chọn cả khối… Dù chọn theo 

hình thức nào, thì cỡ mẫu (n) đều phụ thuộc 

vào các yếu tố sau: 

- Lược đồ chọn   (ký hiệu là P) 

- Quy mô của tổng thể (ký hiệu là N) và 

người ta cũng chứng minh được rằng cỡ mẫu 

tỷ lệ thuận với quy mô tổng thể. 

- Mức độ phức tạp của hiện tượng 

nghiên cứu được đo bằng độ lệch chuẩn (s) 

hoặc phương sai ( ) của chỉ tiêu dùng làm 

căn cứ xác định cỡ mẫu. 

- Mức độ sai số cho phép (ký hiệu là  ). 

- Xác suất tin cậy (hệ số tin cậy - ký 

hiệu là t). 

Một cách tổng quát, cỡ mẫu được xác 

định theo công thức: 

n = f(P, N,  ,  , t)                  (1) 

Trong các giáo trình lý thuyết thống kê, 

hoặc lý thuyết điều tra chọn mẫu đã đưa ra 

nhiều công thức tính cỡ mẫu cụ thể (xem [1], 

[2], [3]) để cho cán bộ thực hành nghiên cứu 

ứng dụng. ở đây, sẽ phân tích kỹ về bản 

chất của cỡ mẫu (n) được xác định theo 

công thức (1). 

a. Khối lượng mẫu chỉ là một ước lượng 

Chúng ta biết rằng, để xác định cỡ mẫu 

cho một cuộc điều tra chọn mẫu cụ thể cần 

phải có thông tin tiên nghiệm về 5 yếu tố 

trên, trong đó chỉ có lược đồ chọn là tương 

đối ổn định và tuỳ thuộc vào người thiết kế 

mẫu, 4 yếu tố còn lại suy cho cùng chỉ là 

những ước lượng. 

Trước hết, độ lệch chuẩn hay phương 

sai của tổng thể hầu như không có và phần 

nhiều “vay mượn” của cuộc điều tra trước 
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hoặc các cuộc điều tra tương tự. Trong 

trường hợp không có những phương sai có 

sẵn, cơ quan tiến hành thiết kế mẫu thường 

tổ chức điều tra nhỏ để ước lượng phương 

sai ( ). Tiếp đến, phạm vi sai số ( ), chỉ 

đưa ra mức. Chẳng hạn, trong điều tra năng 

suất lúa người ta quy định mức sai số 

khoảng 0,2 – 0,3 tấn/ha.  

Yếu tố độ tin cậy (t), cũng được xác 

định tuỳ theo tính chất của từng cuộc điều 

tra và cuối cùng quy mô của tổng thể càng 

khó xác định chính xác mà chỉ là con số “ước 

lượng”. Do hầu hết “đầu vào” đưa vào công 

thức (1) đều là ước lượng, nên đầu ra (cỡ 

mẫu n) cũng chỉ là một ước lượng mà thôi. 

b. Cỡ mẫu xác định theo công thức trên mới 

phản ánh một phần cơ bản hiện tượng 

nghiên cứu  

Chúng ta biết rằng, để phản ánh các 

hiện tượng kinh tế xã hội cần một hệ thống 

chỉ tiêu, chẳng hạn để đánh giá mức sống 

các tầng lớp dân cư số chỉ tiêu thống kê 

thường lên đến vài trăm. Nhưng khi xác định 

cỡ mẫu theo công thức (1) chỉ dựa vào 

phương sai của một chỉ tiêu được gọi là cơ 

bản, còn hầu hết các chỉ tiêu khác chưa 

được phản ánh vào mẫu vì nhiều lý do, cả 

vấn đề học thuật lẫn thực tế. Về học thuật, 

cho đến nay chúng ta mới có cỡ mẫu tối ưu 

cho một chỉ tiêu, còn tối ưu cho nhiều chỉ 

tiêu chưa được đầu tư nghiên cứu. Theo tài 

liệu Hội nghị chọn mẫu quốc tế được tổ chức 

tại Vác-xô-vi  tháng 8 năm 1968, mới khuyến 

cáo đây là một hướng nghiên cứu cần quan 

tâm. Song cho đến nay hầu như chưa có 

công trình nào nghiên cứu vấn đề này được 

công bố. Hướng thứ hai chọn ra một số chỉ 

tiêu chủ yếu và tiến hành thu thập tính toán 

để ước lượng phương sai của các chỉ tiêu đó, 

sau đó lấy chỉ tiêu có phương sai lớn nhất để 

đưa vào xác định cỡ mẫu. Cách làm này, 

mới khắc phục được một phần bài toán nêu 

ra, bởi lẽ nó thực ra cũng chỉ tối ưu theo một 

chỉ tiêu, chứ chưa phải là tối ưu cho nhiều 

chỉ tiêu. 

Từ một số điểm trình bầy trên, chúng ta 

dễ dàng thấy rằng, dù có dùng bất cứ công 

thức xác định cỡ mẫu nào và với công sức 

bỏ ra nhiều bao nhiêu thì kết quả cũng chỉ là 

ước lượng để các cơ quan tổ chức điều tra 

chọn mẫu tham khảo và có quyết định phù 

hợp. Cũng vì lẽ đó, trên thực tế người ta căn 

cứ vào tiềm lực tài chính và yêu cầu cần đáp 

ứng để chọn cỡ mẫu cho phù hợp. 

Còn đối với các cuộc điều tra chọn mẫu 

được lặp lại nhiều lần, hướng cơ bản là sử 

dụng số liệu của các điều tra trước để giảm 

cỡ mẫu (xem [4]).   

2. Phân bổ mẫu 

Như chúng ta đều biết với cùng một cỡ 

mẫu n như nhau, nhưng việc phân bổ cỡ 

mẫu vào các bộ phận (các tổ) khác nhau sẽ 

cho những kết quả hoàn toàn khác nhau. 

Trong lý thuyết điều tra chọn mẫu vấn đề 

này được các nhà chọn mẫu học đầu tư 

nghiên cứu và đã định ra một số phương 

pháp phân bổ mẫu khác nhau, trong đó phổ 

biến nhất gồm: 

a. Phân bổ mẫu tỷ lệ thuận với quy mô 

tổng thể. Cách phân bổ này có ưu điểm là 

những bộ phận có quy mô lớn, số lượng mẫu 

sẽ rơi vào nhiều và việc ước lượng các tham 

số mẫu, cũng như các tham số của tổng thể 

nghiên cứu thuận lợi. 

b. Phân bổ cỡ mẫu theo phương pháp 

cân bằng quyền số. Đây là một biến thể của 

phương pháp phân bổ mẫu tỷ lệ với quy mô 

của tổng thể và ở nước ta trong một số cuộc 
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tổng điều tra dân số 1979 và 1989 đã áp 

dụng cho mẫu điều tra sinh tử (xem [5], [6]). 

c. Phân bổ mẫu theo phương pháp 

Maitra (xem [7]) ưu điểm lớn nhất của 

phương pháp phân bổ mẫu này là những tổ 

có quy mô nhỏ có được “tiếng nói” quan 

trọng trong tổng thể mẫu. 

d. Phân bổ tối ưu Neyman (xem [1]) 

phương pháp phân bổ mẫu này vừa chú ý 

đến 2 yếu tố: quy mô tổ và tính chất biến 

động của chỉ tiêu nghiên cứu. Cách phân bổ 

mẫu này cho ta sai số nhỏ nhất. 

Ngoài ra, trong thực tiễn công tác thống 

kê của các nước, cũng như của nước ta các 

nhà chọn mẫu học đưa ra một số phương 

pháp phân bổ mẫu khác nhau (xem [1], [2], 

[3], [4] và [5]). 

Cũng như cỡ mẫu, việc phân bổ mẫu 

cho các bộ phận chỉ dựa vào mấy yếu tố sau: 

- Quy mô từng bộ phận trong tổng thể 

(Ni) với  N = 


k

1i
iN  ; 

- Tính chất phức tạp của chỉ tiêu nghiên 

cứu trong từng bộ phận được đo bằng độ 

lệch chuẩn hay phương sai  ( i ; i= 1,2,3,…k) 

Trong 4 phương pháp phân bổ mẫu 

thông dụng có 3 phương pháp (a, b và c) chỉ 

chú ý đến quy mô, không chú ý đến tính chất 

của chỉ tiêu nghiên cứu, còn phương pháp d 

- Phân bổ tối ưu Neyman có sử dụng cả 2 

yếu tố, được tính theo công thức 

    Ni    =   



ii

ii

N

Nn
                   (2) 

Từ những điều trình bày trên có thể đưa 

ra một số nhận xét sau: 

Thứ nhất, bất kỳ phương pháp phân bổ 

mẫu nào chỉ tập trung vào quy mô của các 

bộ phận cấu thành tổng thể sẽ gặp nhiều 

hạn chế vì trên thực tế quy mô của các bộ 

phận cấu thành lên tổng thể có sự khác biệt 

nhau rất lớn. Thí dụ trong điều tra doanh 

nghiệp có những xí nghiệp số lượng lao 

động, vốn, tài sản và giá trị sản xuất lớn gấp 

hàng chục lần, thậm chí hàng trăm lần so với 

các xí nghiệp khác. Hiển nhiên, có những 

tổng thể như dân số, số lượng đơn vị trong 

các bộ phận cấu thành xem ra khá giống 

nhau. Nhưng nếu xét kỹ cũng có nhiều vấn 

đề phải tìm hiểu nghiên cứu. 

Từ phân tích trên đây thấy rằng, việc 

phân bổ mẫu theo tiêu chí quy mô còn bộc 

lộ nhiều hạn chế và do đó kết quả phân bổ 

mẫu tuy hết sức quan trọng, nhưng chưa giải 

quyết tốt vấn đề tính đại diện của mẫu. 

Thứ hai, phân bổ mẫu kết hợp giữa quy 

mô và tính chất hiện tượng nghiên cứu, tuy 

đã khắc phục phần nào hạn chế của phương 

pháp phân bổ mẫu dựa vào quy mô, song 

trên thực tế để có số liệu tính toán độ lệch 

chuẩn, hay phương sai của các bộ phận gặp 

hết sức khó khăn. Do vậy, trong thực tiễn 

công tác thống kê của nước ta, cũng như 

nhiều nước trên thế giới phương pháp này ít 

được áp dụng. 

Từ hai vấn đề chủ chốt của lý thuyết 

mẫu (cỡ mẫu và phân bổ mẫu), chúng ta 

thấy rằng việc xây dựng mẫu phụ thuộc 

nhiều vào phương pháp chọn. Phải chăng, 

vì lý do đó mà nhiều nhà thống kê học gọi 

tắt lý thuyết mẫu bằng tên “chọn mẫu” và 

trong lý thuyết chọn mẫu đã đưa ra nhiều 

hình thức tổ chức chọn mẫu khác nhau 

(xem [1], [2], [3]). 

(còn nữa) 
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ở các nước phát triển, các dịch vụ hỗ 

trợ phát triển chiếm một tỷ trọng đáng kể 

trong tổng sản phẩm trong nước. Tại 

Singapore, tỷ lệ các ngành dịch vụ hỗ trợ 

phát triển chiếm hơn 15% GDP.  

Sự yếu kém của dịch vụ phát triển tại 

Việt Nam hiện nay có nhiều nguyên nhân, 

trong đó có hai nguyên nhân cơ bản là môi 

trường pháp lý tại Việt Nam chưa thuận lợi 

cho sự phát triển loại dịch vụ này và tính 

minh bạch công khai về thông tin trên thị 

trường còn hạn chế. Mặc dù đã có nhiều tiến 

bộ nhất định trong môi trường pháp lý kinh 

doanh tại Việt Nam, tuy nhiên vẫn còn khá 

nhiều tồn tại cản trở sự phát triển của các 

dịch vụ này. Cụ thể, vẫn còn nhiều văn bản 

không phù hợp Luật Doanh nghiệp như Nghị 

định 87/2002/DN-CP về cung ứng dịch vụ tư 

vấn; điều kiện tham gia thị trường còn quá 

cao đối với một số dịch vụ như đào tạo nghề, 

sở hữu trí tuệ; hướng dẫn đăng ký kinh 

doanh đối với một số nghề như tư vấn pháp 

lý, quảng cáo, tư vấn thuế và tài chính... còn 

thiếu rõ ràng, còn một số cản trở khác như 

hạn chế mức chi phí cho quảng cáo, hầu 

như không thừa nhận kết quả kiểm toán của 

các công ty tư vấn tư nhân..; cách ứng xử 

chưa phù hợp của các cơ quan đăng ký kinh 

doanh, chẳng hạn như không thụ lý hồ sơ 

đăng ký kinh doanh một trong những loại 

dịch vụ hỗ trợ kinh doanh với lý do là chưa 

nghe thấy bao giờ [2]. 

Theo quy định hiện hành, Việt Nam vẫn 

chưa thừa nhận việc hành nghề tư vấn cá 

nhân mà yêu cầu các nhà tư vấn cá nhân 

phải hoạt động trong một tổ chức nào đó. 

Quy định này làm cho không ít chuyên gia tư 

vấn có kinh nghiệm và trình độ cao không 

được sử dụng và được chia sẻ kinh nghiệm 

dưới dạng tư vấn cá nhân. 
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